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Summary 

Gold nanoparticles were prepared by γ-irradiation of HAuCl4 aqueous solution using 
chitosan as stabilizer. The particles have a Plasmon absorption band with maximum wavelength 
in the range of 520 - 534 nm. The average size of gold nanoparticles observed by transmission 
electron microscope (TEM) was of 25.3; 23.4 and 16.4 nm for 0.5; 1.0 and 2.0% chitosan 
respectively. The effect of Au3+concentration on the particle size and the stability of gold colloidal 
nanoparticles with storage time were also studied. 

 
I - Mở đầu 

Trong các công trình trước đây chúng tôi đã 
nghiên cứu chế tạo bạc nano bằng phương pháp 
chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng các chất ổn 
định khác nhau (PVA, PVP, chitosan) và khảo 
sát ảnh hưởng của nồng độ Ag+, chất ổn định 
đến kích thước và phân bố kích thước hạt bạc 
nano [1 - 4]. Phương pháp chiếu xạ, ngoài một 
số thuận lợi và ưu điểm như quá trình phản ứng 
tiến hành ở nhiệt độ thường, sản phẩm có độ 
tinh khiết cao,.. [2] còn có một ưu điểm đặc thù 
đó là khả năng chế tạo hạt kim loại nano có kích 
thước nhỏ hơn so với phương pháp khử hóa học. 
Ví dụ ở cùng nồng độ Au3+ là 1 mM, kích thước 
hạt Au nano nhận được là 10±3 nm và 35±7 nm 
tương ứng đối với phương pháp chiếu xạ gamma 
Co-60 và khử hóa học dùng citrat [5]. Về cơ chế 
tạo hạt kim loại nano đã trình bày trong các 
công trình trước đây là do sản phẩm phân ly bức 
xạ nước chủ yếu là electron solvat (eaq

-) khử ion 
kim loại [4 - 6]. Đối với Au3+, cơ chế quá trình 
khử bằng phương pháp chiếu xạ chưa được 

nghiên cứu nhiều nhưng theo đề xuất của các tác 
giả [6, 7] có các giai đoạn trung gian như sau: 

eaq
- + Au3+ → Au2+                        (1) 

2Au2+ → Au3+ + Au1+           (2) 

eaq
-  + Au1+ → Auo                         (3) 

nAuo → Aun           (4) 

Au1+ tích tụ ở dạng AuCl2
- sẽ không bị khử 

cho đến khi Au3+ hoàn toàn bị khử hết. 

Vàng nano được ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực như xúc tác hiệu năng cao oxihóa khí CO ở 
nhiệt độ thấp và oxi hóa chọn lọc hyđrocacbon 
[8], chẩn đoán và điều trị ung thư [9 - 11], xác 
định pháp y dấu vân tay [12], cảm biến xác định 
hàm lượng glucose [13], khí CO [14], kim loại 
nặng [15], chế tạo mỹ phẩm và vi mạch trong 
các thiết bị điện tử,.. . 

Vàng nano được chế tạo bằng phương pháp 
khử hóa học dùng natri citrat đã được Turkevich 
xây dựng thành qui trình chuẩn (standard 
protocol), còn gọi là phương pháp Turkevich 



 175

[16,17]. Mặc dù vậy nhiều chất khử khác cũng 
được nghiên cứu để chế tạo vàng nano như 
dimethylformamit [18], polyacrylat [19], 
chitosan [20], glucose [21],.. . Phương pháp 
chiếu xạ chế tạo vàng nano cũng đã được nghiên 
cứu [5 - 7], tuy nhiên việc chọn chất ổn định, tác 
nhân bắt gốc tự do, nồng độ của Au3+,..  để đạt 
yêu cầu về kích thước, độ phân bố và độ ổn định 
của hệ keo vàng nano vẫn cần phải được tiếp tục 
khảo sát. 

Trong công trình này chúng tôi trình bày kết 
quả nghiên cứu về ảnh hưởng của nồng độ chất 
ổn định chitosan và nồng độ Au3+ đến kích 
thước và phân bố kích thước hạt vàng nano chế 
tạo bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60. 

II - thực nghiệm 

1. Nguyên liệu, hóa chất 

HAuCl4 và nước là sản phẩm tinh khiết của 
Merck, Đức. NaOH, axit lactic loại tinh khiết 
của Trung Quốc. Chitosan độ đề axetyl ~70%, 
Mw = 130.000 là sản phẩm Trung tâm 
VINAGAMMA, Tp. HCM. 

2. Phương pháp 

a) Chuẩn bị mẫu và chiếu xạ 

Hòa tan chitosan vào axit lactic 2%, trung 
hòa bằng dung dịch NaOH 2 M cho đến pH = 
5,0 - 5,5. Hòa một lượng thích hợp HAuCl4 vào 
dung dịch đã chuẩn bị ở trên. Đưa dung dịch 
Au3+ vào lọ thủy tinh có nút vặn kín và sục khí 
Nitơ khoảng 15 phút. Chiếu xạ được tiến hành 
trên nguồn gamma SVST/Co-60/B tại Trung tâm 
VINAGAMMA với liều xạ 8 kGy. 

b) Đo phổ UV-Vis 

Mẫu sau khi chiếu xạ để ổn định qua đêm. 
Pha loãng dung dịch keo vàng nano bằng nước 
đến nồng độ 0,1 mM (tính theo nồng độ Au3+ 
ban đầu). Đo phổ UV-Vis trên máy UV-
2401PC, Shimadzu, Nhật Bản, dùng cuvet thạch 
anh 1cm. Theo dõi độ ổn định (phổ UV-Vis) 
của dung dịch keo Au nano theo thời gian lưu 
giữ tại nhiệt độ phòng. 

c) Chụp ảnh TEM 

Chụp ảnh TEM các mẫu vàng nano được 
thực hiện trên máy JEM 1010, JEOL, Nhật Bản. 

Kích thước và phân bố kích thước hạt được xác 
định bằng phương pháp đếm hạt từ ảnh TEM với 
tổng số ~ 500 hạt/mẫu. 

iiI - kết quả và thảo luận 

Các loại polyme như polyvinyl pyrolidon, 
polyvinyl ancol, poly natri acrylat, chitosan,.. 
được sử dụng khá phổ biến làm chất ổn định chế 
tạo hạt kim loại nano do khả năng liên kết phối 
trí với ion kim loại và giữ độ ổn định hệ keo 
(colloidal nanoparticles) sau khi ion kim loại bị 
khử thành nguyên tử và kết tụ thành hạt kích 
thước cỡ nanomet (10-9 m). Tùy thuộc vào loại 
polyme và khối lượng phân tử mà nồng độ phải 
được lựa chọn sao cho phù hợp đối với một nồng 
độ ion kim loại để đạt được kích thước hạt nano 
theo yêu cầu. Đối với một nồng độ của ion kim 
loại thì khi tăng nồng độ chất ổn định kích 
thước hạt kim loại nano giảm và sẽ đạt giá trị tới 
hạn mà tại nồng độ đó kích thước hầu như 
không thay đổi hay giảm không đáng kể khi tiếp 
tục tăng nồng độ chất ổn định, ví dụ 20mM 
Ag+/2% PVA [2]. Về ảnh hưởng của nồng độ 
ion kim loại, xu hướng chung là khi tăng nồng 
độ kích thước hạt sẽ tăng lên [2 - 5]. 

Hiệu suất tạo thành tác nhân khử trong dung 
dịch nước đối với bức xạ gamma là 6/100 eV (6 
reducing spieces/100 eV) tương đương ~0,6 
μM/J [22]. Trên cơ sở đó, liều xạ lý thuyết để 
khử 1 mM Ag+ là 2 kGy và 1 mM Au3+ là 6 
kGy. Liều xạ sử dụng 8 kGy là đảm bảo khử 
hoàn toàn 0,5 – 1,0 mM Au3+ thành vàng kim 
loại. Kết quả kiểm tra bằng phổ UV-Vis không 
có sự khác biệt về giá trị mật độ quang trong 
khoảng liều xạ từ 8 - 16 kGy chứng tỏ ion vàng 
đã được khử hết. 

Kết quả bảng 1 cho thấy, khi tăng nồng độ 
chitosan thì λmax, kích thước hạt vàng nano d 
(nm) giảm và ngược lại mật độ quang có xu 
hướng tăng lên. Kết quả về λmax nhận được phù 
hợp với các công trình trước đây là 522 - 546 
nm tương ứng với kích thước hạt 10 – 50 nm, 
sử dụng PVP làm chất ổn định [5] và 522 nm 
với kích thước hạt là 10 - 16 nm, sử dụng 
chitosan vừa là chất khử vừa là chất ổn định 
[20]. Từ kết quả nhận được (bảng 1) cho thấy để 
chế tạo vàng nano kích thước hạt nhỏ hơn 16 nm 
thì phải giảm nồng độ ion vàng xuống nhỏ hơn 
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0,5 mM và/hoặc là phải tăng nồng độ chitosan lớn hơn 2%. 

Bảng 1: Đặc trưng tính chất của vàng nano theo nồng độ chitosan (0,5 mM Au3+) 

Chitosan, % λmax, nm Mật độ quang D, nm 
0,5 534,0 0,376 25,3±1,2 
1,0 527,5 0,433 23,4±0,9 
2,0 520,5 0,469 16,4±0,8 

 
 

 

Hình 1: Phổ UV-Vis của mẫu vàng nano/chitosan (0,5; 1,0 và 2,0%) 
 

Mật độ quang của dung dịch keo vàng 
nano/chitosan hầu như không thay đổi sau 6 
tháng bảo quản ở nhiệt độ phòng, chứng tỏ hệ 
keo vàng chế tạo được có độ ổn định rất tốt. Mặt 
khác khi pha loãng bằng nước đến nồng độ 0,1 
mM sau thời gian 2 tháng hệ keo vẫn ổn định 
tốt, mật độ quang không thay đổi.Kết quả bảng 
2 cho thấy khi tăng nồng độ Au3+ từ 0,5 mM lên 
1 mM  kích thước trung bình hạt vàng nano thay 
đổi không đáng kể nhưng phân bố kích thước 

hạt thay đổi rõ rệt.  
Hình 3 cho thấy kích thước hạt phân bố 

thành hai vùng và không theo kiểu hình chuông 
(Gausian distribution). ảnh TEM mẫu vàng 
nano 1 mM/1%chitosan (hình 3) còn cho thấy 
ngoài hạt hình cầu còn xuất hiện hạt dạng hình 
đa giác. Như vậy đối với phương pháp chiếu xạ, 
để đạt được hạt vàng nano dạng hình cầu và 
phân bố đồng nhất thì việc lựa chọn nồng độ 
Au3+ và nồng độ chất ổn định là rất quan trọng.

Bảng 2: Đặc trưng tính chất của vàng nano theo nồng độ Au3+ (1% chitosan) 

Au3+, mM λmax, nm Mật độ quang D, nm 

0,5 527,5 0,433 23,4±0,9 
1,0 535,0 0,400 24,1±3,7 
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Hình 2: ảnh TEM và phân bố kích thước hạt vàng nano/chitosan 

Iv - kết luận 

Đã nghiên cứu chế tạo vàng nano kích thước hạt trong khoảng 16 - 25 nm bằng phương pháp 
chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng chitosan làm chất ổn định. Đối với 0,5 mM Au3+, nồng độ chitosan 
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cần phải lớn hơn 1% thì hạt vàng nano thu được dạng hình cầu và có độ đồng nhất cao. Dung dịch 
keo vàng nano/chitosan có độ ổn định tốt sau 6 tháng bảo quản ở nhiệt độ phòng. 

 

 
Hình 3: ảnh TEM và phân bố kích thước hạt Au nano 1mM/1% chitosan 
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